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QUY ĐỊNH

Thời gian giao nhận, vận chuyển 

container tại Công Ty Tân Cảng Sài Gòn

(Ban hành kèm theo Quyết định số   939  /QĐ-TC-MKT ngày 

của Tổng Giám đốc Công ty Tân Cảng Sài Gòn )


CHƯƠNG 1: CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích – yêu cầu:

1. Thực hiện quy định thời gian giao nhận, vận chuyển hàng hóa tại Công ty Tân Cảng Sài Gòn để công khai hóa cho khách hàng và các đơn vị tham gia dây chuyền sản xuất biết về định mức thời gian giao nhận, vận chuyển hàng hóa nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại tất cả các cơ sở của Công ty.

2. Quy định thời gian giao nhận, vận chuyển container tại Công ty Tân Cảng Sài Gòn là cơ sở phân định trách nhiệm khi có khiếu nại về sự chậm trễ trong công tác giao nhận, vận chuyển hàng hóa giữa khách hàng và các đơn vị thuộc Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

3. Thực hiện quy định thời gian giao nhận, vận chuyển hàng hóa tại Công ty Tân Cảng Sài Gòn nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho công tác quản lý cũng như tăng hiệu qủa các hoạt động sản xuất tại các kho hàng, các bãi hàng thuộc Công ty Tân Cảng Sài Gòn. 

4. Thực hiện quy định thời gian giao nhận, vận chuyển hàng hóa tại Công ty Tân Cảng Sài Gòn nhằm từng bước thực hiện quy trình cải cách hành chính tại Công ty Tân Cảng Sài Gòn tiến tới chuẩn hoá các quy trình, quy định.

Điều 2. Đối tượng áp dụng: 

Tất cả các đối tượng đến Công ty Tân Cảng Sài Gòn để giao nhận, vận chuyển hàng hóa gọi chung là khách hàng và các đơn vị tham gia dây chuyền sản xuất tại Công ty Tân Cảng Sài Gòn, bao gồm:

1. Các doanh nghiệp có hàng hóa xuất nhập khẩu.

2. Các đơn vị làm dịch vụ đại lý giao nhận vận tải. 

3. Các Forwarder.

4. Trung tâm Điều độ, ICDTC-ST, Xí nghiệp Kho bãi Tân cảng, Xí nghiệp Kho bãi Tân cảng – Cát Lái, Xí ngiệp Cơ giới xếp dỡ TC, Cty CPĐLNGVT&XDTC và các đơn vị liên doanh, liên kết.

Điều 3. Điều kiện áp dụng: 

1. Quy định thời gian giao nhận, vận chuyển hàng hóa tại Công ty Tân cảng Sài Gòn được áp dụng trong điều kiện sản xuất bình thường với các số liệu định mức như sau:

· Hệ số kỹ thuật của các phương tiện xếp dỡ (Kt) tại cầu tàu, bãi hàng, kho hàng hiện có tại từng đơn vị  không nhỏ hơn 0,8.
· Số lượng cont tồn bãi không vượt qúa 80% dung lượng bãi sử dụng theo quy hoạch thực tế của các khu hàng chức năng.

· Quy định thời gian giao nhận, vận chuyển hàng hóa không áp dụng trong vòng 02 ngày trước và 05 ngày sau các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

2. Quy định thời gian giao nhận, vận chuyển hàng hóa tại Cảng Cát Lái được áp dụng trong điều kiện khách hàng phải hoàn tất các thủ tục với hãng tàu (tính hợp lệ của chứng từ) và các quy định của Hải quan.

3. Nếu thực tế sản xuất gặp sự cố, nhân viên hiện trường trực tiếp thực hiện tác nghiệp có trách nhiệm thông báo sự cố và xác định lại định mức thời gian giao nhận, vận chuyển hàng hóa cho khách hàng một cách nhanh nhất.

Điều 4. Quy định cách tính:

1. Thời gian quy định đối với mỗi một phương án giao nhận, vận chuyển hàng hóa được tính từ lúc khách hàng bấm giờ tại cổng vào (gate in) đến khi kết thúc, bấm giờ tại cổng ra (gate out) tại cảng Cát Lái, Cảng Tân Cảng và ICDST. 

2. Thời gian thể hiện trên phiếu “xuất/nhập bãi”, phiếu EIR và thời gian bắt đầu, kết thúc từng tác nghiệp ghi chú trên từng phiếu chuyển bãi nội bộ là căn cứ để theo dõi việc thực hiện quy định thời gian giao nhận, vận chuyển hàng hóa của các bên tham gia quy trình giao nhận container. Nhân viên hiện trường chịu trách nhiệm thực hiện các tác nghiệp xếp dỡ phải ghi chú thời gian cụ thể thao tác của mình lên phiếu EIR hoặc phiếu chuyển bãi nội bộ sau khi kết thúc tác nghiệp.

3. Thời gian xe của khách hàng lưu thông trong Cảng sau khi thực hiện các tác nghiệp (từ khu thủ tục cổng vào – gate in đến nơi đầu tiên dừng xe thực hiện các tác nghiệp hàng hóa và thời gian sau khi thực hiện hết các tác nghiệp hàng hóa đến cổng ra – gate out) được tính trung bình cho tất cả các phương án tại Cát Lái là 20 phút, tại Tân Cảng là 10 phút, tại ICDST là 15 phút

4. Trường hợp xe vào thực hiện đồng thời hai phương án (giao và nhận container) thì thời gian tính bằng tổng thời gian định mức của mỗi phương án.

CHƯƠNG 2 

QUY ĐỊNH THỜI GIAN GIAO NHẬN CONTAINER TẠI CẢNG CÁT LÁI

____________

1. Quy định thời gian giao nhận nguyên container khô
    (Đơn vị tính: phút/1 cont)
	TT
	Các phương án thực hiện
	Thời gian định mức 
	Đơn vị thực hiện

	I
	Hạ bãi nguyên cont chờ xuất
	60
	

	1
	Tiếp nhận chứng từ, làm thủ tục, cập nhật vị trí
	10
	Khu thủ tục 

	2
	Kiểm tra tình trạng cont
	1
	NV kiểm tra cont

	3
	Vào cổng
	2
	Cổng vào

	4
	Hạ cont
	20
	Lái cẩu/xe nâng

	5
	Xe lưu thông trong Cảng đến khi ra cổng 
	25 
	Khách hàng

	6
	Ra khỏi cổng
	2
	Cổng ra

	II
	Hạ bãi nguyên cont chờ xuất hàng quá khổ
	90
	

	1
	Tiếp nhận chứng từ, làm thủ tục, cập nhật vị trí
	10
	Khu thủ tục

	2
	Kiểm tra tình trạng cont
	1 
	NV kiểm tra cont

	3
	Vào cổng
	2
	Cổng vào

	4
	Chuẩn bị thiết bị quá khổ
	25 
	Công nhân bốc xếp

	5
	Hạ container
	30
	Lái cẩu/xe nâng

	6
	Xe lưu thông trong Cảng đến khi ra cổng 
	20
	Khách hàng

	7
	Ra khỏi cổng
	2
	Cổng ra

	III
	Giao thẳng nguyên cont có hàng
	80 
	

	1
	Tiếp nhận chứng từ, làm thủ tục, cập nhật vị trí
	10
	Khu thủ tục

	2
	Vào cổng
	2
	Cổng vào

	3
	Nâng container
	40
	Lái cẩu/xe nâng

	4
	Xe lưu thông trong Cảng đến khi ra cổng 
	25 
	Khách hàng

	5
	Kiểm tra tình trạng cont
	1 
	NV kiểm tra cont

	6
	Ra khỏi cổng
	2
	Cổng ra

	IV
	Giao, nhận nguyên cont hàng bằng xà lan
	60
	Bến 125/Ter

	1
	Tiếp nhận chứng từ, làm thủ tục
	5
	Khu thủ tục

	2
	Cập nhật vào hệ thống CMS
	10
	Khu thủ tục

	3
	Thực hiện nâng, hạ cont tại cầu tàu
	5
	Lái cẩu

	4
	Di chuyển từ bãi – cầu tàu và ngược lại
	15
	Lái xe nội bộ

	5
	Nâng, hạ tại bãi
	25
	Lái cẩu/xe nâng

	V
	Hạ cont rỗng thường
	60
	

	1
	Tiếp nhận chứng từ, làm thủ tục, cập nhật vị trí
	10
	Khu thủ tục

	2
	Kiểm tra tình trạng cont
	2 
	Cổng vào

	3
	Vào cổng
	2
	Cổng vào

	4
	Hạ container
	25
	Lái cẩu/xe nâng

	5
	Xe lưu thông trong Cảng đến khi ra cổng 
	20 
	Khách hàng

	6
	Ra khỏi cổng
	1
	Cổng ra

	VI
	Hạ container rỗng đặc biệt (FR, TANK…)
	70
	

	1
	Tiếp nhận chứng từ, làm thủ tục, cập nhật vị trí
	10
	Khu thủ tục

	2
	Kiểm tra tình trạng cont
	6
	Cổng vào

	3
	Vào cổng
	2
	Cổng vào

	4
	Hạ container
	30
	Lái cẩu/xe nâng

	5
	Xe lưu thông trong Cảng đến khi ra cổng 
	20 
	Khách hàng

	6
	Ra khỏi cổng
	2
	Cổng ra


2. Phương án cấp/hạ container rỗng tại Depot 9

    (Đơn vị tính: phút/1 cont)

	TT
	Các phương án thực hiện
	Thời gian định mức 
	Đơn vị thực hiện

	I
	Cấp container rỗng thường
	60
	

	1
	Tiếp nhận chứng từ, làm thủ tục, cập nhật vị trí
	8
	Khu thủ tục

	2
	Vào cổng Cảng
	1
	Cổng vào

	3
	Kiểm cont + đảo, nâng container
	28
	Lái xe nâng

	4
	Xe lưu thông trong DP9 đến khi ra cổng Cảng
	20 
	Khách hàng

	5
	Kiểm tra cont cổng ra
	2
	Cổng ra

	6
	Ra khỏi cổng
	1
	Cổng ra

	II
	Cấp container rỗng chỉ định
	80 
	

	1
	Tiếp nhận chứng từ, làm thủ tục, cập nhật vịtrí
	8 
	Khu thủ tục

	2
	Vào cổng Cảng
	1 
	Cổng ra

	3
	Đảo, nâng, kiểm cont
	48
	Lái xe nâng

	4
	Xe lưu thông trong DP9 đến khi ra cổng Cảng
	20 
	Khách hàng

	5
	Kiểm tra cont cổng ra
	2
	Cổng ra

	6
	Ra khỏi cổng
	1
	Cổng ra

	III
	Hạ cont rỗng thường
	60
	

	1
	Tiếp nhận chứng từ, làm thủ tục, cập nhật vị trí
	8
	Khu thủ tục

	2
	Kiểm tra tình trạng cont
	2
	Cổng vào

	3
	Vào cổng Cảng
	2
	Cổng vào

	4
	Hạ container 
	27
	Lái cẩu/xe nâng

	5
	Xe lưu thông trong DP9 đến khi ra cổng Cảng 
	20 
	Khách hàng

	6
	Ra khỏi cổng
	1
	Cổng ra

	IV
	Hạ container rỗng đặc biệt (FR, TANK…)
	70
	

	1
	Tiếp nhận chứng từ, làm thủ tục, cập nhật vị trí
	8
	Khu thủ tục

	2
	Kiểm tra tình trạng cont
	6
	Cổng vào

	3
	Vào cổng Cảng
	2
	Cổng vào

	4
	Hạ container
	33
	Lái cẩu/xe nâng

	5
	Xe lưu thông trong DP9 đến khi ra cổng Cảng
	20 
	Khách hàng

	6
	Ra khỏi cổng
	1
	Cổng ra


3. Quy định thời gian giao nhận cont lạnh

    (Đơn vị tính: phút/1 cont)

	TT
	Các bước thực hiện
	Thời gian định mức
	Đơn vị thực hiện

	I
	Hạ bãi nguyên cont chờ xuất
	70
	

	1
	Tiếp nhận chứng từ, làm thủ tục, cập nhật vị trí 
	8
	Khu thủ tục

	2
	Vào cổng
	1
	Cổng vào

	3
	K/tra KTmáy, vỏ, nhiệt độ cài đặt, thông gió.
	25
	Điều độ lạnh

	4
	Hạ container
	20
	Lái xe nâng

	5
	Xe lưu thông trong Cảng đến khi ra cổng 
	15
	Khách hàng

	6
	Ra khỏi cổng
	1
	Cổng ra

	II
	Giao thẳng nguyên cont có hàng
	80
	

	1
	Tiếp nhận chứng từ, chỉ dẫn vị trí
	8 
	Khu thủ tục

	2
	Vào cổng
	1
	Cổng vào

	3
	Rút điện, lập biên bản giao cont
	25 
	Điều độ bãi lạnh

	4
	Nâng container
	25 
	Lái cẩu/xe nâng

	5
	Xe lưu thông trong Cảng đến khi ra cổng 
	20 
	Khách hàng

	6
	Ra khỏi cổng
	1
	Cổng ra

	III
	Giao cont đã kiểm hoá
	80
	

	1
	Tiếp nhận chứng từ, làm thủ tục
	8
	Khu thủ tục

	2
	Vào cổng
	1
	Cổng vào

	3
	Rút điện, lập biên bản giao cont
	25
	

	4
	Nâng cont + đảo chuyển
	25
	Xe nâng

	5
	Xe lưu thông trong Cảng đến khi ra  cổng
	20
	Xe khách hàng

	6
	Ra khỏi cổng
	1
	Cổng ra

	IV
	Hạ container rỗng
	 70
	

	1
	Tiếp nhận chứng từ, xác nhận vị trí cont hạ 
	8 
	Khu thủ tục

	2
	Vào cổng
	1
	Cổng vào

	3
	Kiểm tra kỹ thuật máy, vỏ
	25 
	Điều độ lạnh

	4
	Hạ container
	20
	Lái xe nâng

	5
	Xe lưu thông trong Cảng đến khi ra cổng 
	15
	Khách hàng

	6
	Ra khỏi cổng
	1
	Cổng ra

	V
	Cấp container rỗng 
	70
	

	1
	Tiếp nhận chứng từ, xác nhận vị trí cont cấp 
	8
	Khu thủ tục

	2
	Vào cổng
	1
	Cổng vào

	3
	Cắm điện, cài đặt nhiệt độ, thông gió
	20
	Điều độ bãi lạnh

	4
	Nâng container
	25
	Lái xe nâng

	5
	Xe lưu thông trong Cảng đến khi ra cổng 
	15
	Khách hàng

	6
	Ra khỏi cổng
	1
	Cổng ra

	VI
	Cấp container rỗng chỉ định
	85 
	

	1
	Tiếp nhận chứng từ, xác nhận vị trí cont cấp 
	8
	Khu thủ tục

	2
	Vào cổng
	1
	Cổng vào

	3
	Đảo chuyển + nâng cont
	30
	Lái xe nâng

	4
	Cắm điện, cài đặt nhiệt độ, thông gió
	25
	Điều độ bãi lạnh

	5
	Xe lưu thông trong Cảng đến khi ra  cổng 
	20 
	Khách hàng

	6
	Ra khỏi cổng
	1
	Cổng ra

	VII
	Cấp cont rỗng PTI
	75 
	

	1
	Tiếp nhận c/từ, làm thủ tục, xác nhận cont PTI
	5 
	Khu thủ tục

	2
	Trải cont
	25
	Điều độ bãi lạnh

	3
	Thực hiện PTI nhanh
	30 
	Điều độ bãi lạnh

	4
	Chuyển cont về sau PTI
	15 
	Lái xe nâng

	VIII
	Đóng hàng vào cont 20’/40’
	165/285 
	

	1
	Tiếp nhận chứng từ, làm thủ tục  
	8
	Khu thủ tục

	2
	Xác nhận cont đóng hàng
	2
	Điều độ bãi lạnh

	3
	Điều động phương tiện vận chuyển, nâng, hạ
	20 
	Lái xe nâng

	4
	Cài đặt nhiệt độ, thông gió
	10 
	Điều độ bãi lạnh

	5
	Công nhân xếp dỡ
	120/240 
	HTX bốc xếp

	6
	Hòan tất thủ tục, bấm seal
	5
	Khách hàng

	
	Lưu ý: Không tính thời gian đăng ký
	
	

	IX
	Rút hàng khỏi cont 20’/40’
	185/335 
	

	1
	Tiếp nhận chứng từ, làm thủ tục  
	8
	Khu thủ tục

	2
	Xác nhận cont rút hàng
	2
	Điều độ bãi lạnh

	3
	Điều động phương tiện vận chuyển, nâng, hạ
	20 
	ĐĐ + Lái xe 

	4
	Công nhân xếp dỡ
	150/300 
	HTX bốc xếp

	5
	Hòan tất thủ tục rút hàng
	5
	Khách hàng

	
	Lưu ý: Không tính thời gian đăng ký, thời gian làm thủ tục HQ


4. Quy định thời gian giao nhận hàng hóa tại Kho bãi Cát Lái
a. Tại khu bãi hàng
 (Đơn vị tính: phút/1 cont)

	TT
	Phương án
	Thời gian định mức
	Đơn vị thực hiện

	I
	Giao thẳng cont đã kiểm hóa
	80
	Kho bãi cát lái

	1
	Tiếp nhận chứng từ, làm thủ tục
	10
	Khu thủ tục

	2
	Vào cổng
	2
	Cổng vào

	3
	Nâng cont + đảo chuyển
	40
	Xe nâng

	4
	Xe lưu thông trong Cảng đến khi ra  cổng
	25
	Xe khách hàng

	5
	Ra khỏi cổng
	3
	Cổng ra

	II
	Giao thẳng cont quá khổ đã kiểm hoá
	120
	Kho bãi cát lái

	1
	Tiếp nhận chứng từ, làm thủ tục
	10
	Khu thủ tục

	2
	Vào cổng
	2
	Cổng vào

	3
	Chuẩn bị thiết bị nâng quá khổ
	20
	HTX  xếp dỡ

	4
	Nâng cont + đảo chuyển
	40
	Xe nâng

	5
	Chằng buộc, kiểm tra trước khi ra cổng
	        20
	Lái xe khách hàng

	6
	Xe lưu thông trong Cảng đến khi ra cổng
	25
	Xe khách hàng

	7
	Ra khỏi cổng
	3
	Cổng ra

	III
	Đóng hàng  20’/40’
	130/180
	Kho bãi cát lái

	1
	Tiếp nhận chứng từ, làm thủ tục
	8
	Khu thủ tục

	2
	Trải container, điều động công nhân.
	20
	Xe nâng, Điều độ

	3
	Đóng hàng (thủ công, xe nâng) cont 20’/40’
	     100/150
	Công nhân HTX

	4
	Hòan tất thủ tục, bấm seal
	2
	Khách hàng

	
	Lưu ý: Không tính thời gian đăng ký 
	
	

	IV
	Đóng hàng quá khổ 20’/40’
	205/355
	Kho bãi cát lái

	1
	Tiếp nhận chứng từ
	3
	Khu thủ tục

	2
	Chuẩn bị thiết bị nâng quá khổ
	30
	HTX  xếp dỡ

	3
	Trải container, điều động công nhân.
	20
	Xe nâng, Điều độ

	4
	Đóng hàng, chằng buộc
	      150/300
	HTX  xếp dỡ

	5
	Hòan tất thủ tục, bấm seal
	2
	Khách hàng

	
	Lưu ý: Không tính thời gian đăng ký
	
	

	V
	Cấp container rỗng thường đóng hàng tại bãi/ cầu tàu từ Terminal hoặc Depot 9
	60
	

	1
	Tiếp nhận c/từ, làm thủ tục, cập nhật vịtrí
	10
	ÑÑ XN KBCL

	2
	Nâng + Kiểm cont
	20
	L/xe naâng + ÑÑCL

	3
	Xe lưu thông trong Cảng 
	20
	Lái xe v/c nội bộ

	4
	Hạ container
	10
	Lái xe nâng

	VI
	Cấp container rỗng thường đóng hàng tại bãi/ cầu tàu từ các Depot ngoài cảng
	80
	

	1
	Tiếp nhận c/từ, làm thủ tục, cập nhật vịtrí
	20
	ÑÑKBCL  + GNVT

	2
	Nâng + Kiểm cont
	20
	L/x naâng,ÑÑGNVT  

	3
	Xe lưu thông từ Depot vào cảng 
	30 
	Lái xe GNVT

	4
	Hạ container
	10
	Lái xe nâng

	VII
	Tiếp nhận và chuyển rỗng đóng hàng tại bãi/ cầu tàu (Depot 9 và Terminal)
	
	

	1
	01 – 05 container
	03 giờ
	XNKB Cát Lái

	2
	06 – 10 container
	06 giờ
	XNKB Cát Lái

	3
	11 – 20 container
	08 giờ
	XNKB Cát Lái

	4
	Trên 20 container
	12 giờ
	XNKB Cát Lái

	VIII
	Tiếp nhận và chuyển rỗng đóng hàng tại bãi/ cầu tàu (các Depot ngoài cảng)
	
	

	1
	01 – 05 container
	8 giờ
	KBCL +GNVT

	2
	06 – 10 container
	10 giờ
	KBCL +GNVT

	3
	11 – 20 container
	12 giờ
	KBCL +GNVT

	4
	Trên 20 container
	18 giờ
	KBCL +GNVT

	IX
	Chuyển kiểm hóa
	
	

	1
	01 – 05 container
	03 giờ
	XNKB Cát Lái

	2
	06 – 10 container
	06 giờ
	XNKB Cát Lái

	3
	11 – 20 container
	08 giờ
	XNKB Cát Lái

	4
	Trên 20 container
	12 giờ
	XNKB Cát Lái

	X
	 Rút hàng 20’/40’
	128/178
	Kho bãi cát lái

	1
	Tiếp nhận chứng từ
	03
	Khu thủ tục

	2
	Trải container, điều động công nhân.
	20
	Xe nâng, Điều độ

	3
	Rút hàng (thủ công, xe nâng) cont 20’/40’
	    100/150
	Công nhân HTX

	4
	Làm phiếu xuất (Phiếu rút hàng)
	05
	Khách hàng

	
	Lưu ý: Không tính thời gian đăng ký, thời gian làm thủ tục HQ

	XI
	Rút hàng quá khổ 20’/40’
	208/308
	Kho bãi cát lái

	1
	Tiếp nhận chứng từ
	03
	Điều độ

	2
	Chuẩn bị thiết bị rút hàng
	30
	HTX  xếp dỡ

	3
	Trải container
	20
	Xe nâng, Điều độ

	4
	Rút hàng, chằng buộc
	      150/250
	HTX  xếp dỡ

	5
	Làm phiếu xuất (Phiếu rút hàng)
	05
	Điều độ

	
	Lưu ý: Không tính thời gian đăng ký, thời gian làm thủ tục HQ

	XII
	Phục vụ kiểm hóa <= 30% lượng hàng
	55/73
	Kho bãi cát lái

	1
	Tiếp nhận chứng từ, làm thủ tục
	03
	Khu thủ tục

	2
	Trải container, điều động công nhân.
	20
	Xe nâng, Điều độ

	3
	Rút hàng + đóng cont 20’/40’  
	    30/50
	Công nhân HTX

	XIII
	Phục vụ kiểm hóa <= 50% lượng hàng
	73/103
	Kho bãi cát lái

	1
	Tiếp nhận chứng từ, làm thủ tục
	03
	Khu thủ tục

	2
	Trải container, điều động công nhân.
	20
	Xe nâng, Điều độ

	3
	Rút hàng + đóng cont 20’/40’  
	    50/80
	Công nhân HTX

	XIV
	Phục vụ kiểm hóa <= 100% lượng hàng
	93/123
	Kho bãi cát lái

	1
	Tiếp nhận chứng từ, làm thủ tục
	03
	Khu thủ tục

	2
	Trải container, điều động công nhân.
	20
	Xe nâng, Điều độ

	3
	Rút hàng + đóng  cont 20’/40’
	    70/100
	Công nhân HTX

	XV
	Rút, đóng hàng + dán tem
	355/595
	Kho bãi cát lái

	1
	Tiếp nhận chứng từ, làm thủ tục
	03
	Khu thủ tục

	2
	Trải container, điều động công nhân.
	20
	Xe nâng, Điều độ

	3
	Rút hàng  20’/ 40’
	120/200
	Công nhân HTX

	4
	Dán tem
	150/250
	Công nhân HTX

	5
	Đóng  hàng 20’/ 40’
	90/160
	Công nhân HTX

	6
	Hòan tất thủ tục, bấm seal
	02
	Khách hàng


b. Tại Khu kho hàng

   (Đơn vị tính: phút/1 cont)

	STT
	Phương án
	Thời gian định mức
	Đơn vị thực hiện

	I
	Hàng nhập khẩu: 20’/40’ (Không tính thời gian đăng ký chuyển cont về kho)
	215 -> 410
	Kho bãi cát lái

	a
	Rút hàng đưa  vào kho:
	190/360
	

	1
	Tiếp nhận chứng từ, Lập hóa đơn thu tiền
	10
	Văn phòng TV-TN

	2
	Tiếp nhận chứng từ, kiểm tra cont
	05
	Kho nhập

	3
	Rút hàng đưa vào kho
	150/300
	Kho, đội bốc xếp

	4
	Viết phiếu nhập kho
	15/25
	Văn phòng TV-TN

	5
	Cập nhật vị trí
	10/20
	Kho nhập

	b
	Giao hàng (Không tính thời gian làm thủ tục hải quan): 
	25 -> 50
	

	1
	Nhận lệnh, viết phiếu xuất
	05
	Văn phòng TV-TN

	2
	Nhận phiếu xuất, kiểm tra hàng
	05
	Kho nhập

	3
	Xuất hàng từ kho lên xe khách hàng
	
	Kho nhập

	
	· Từ 1 đến 5 tấn
	15
	

	
	· Từ 6 đến 10 tấn
	20
	

	
	· Từ 11 đến 15 tấn
	30
	

	
	· Trên 15 tấn
	>40
	

	II
	 Đóng hàng tại kho (Không tính thời gian lấy container rỗng)
	120 -> 225
	Kho bãi cát lái

	a
	Nhập hàng vào kho
	20 -> 45
	

	1
	Tiếp nhận chứng từ, Kiểm tra tờ khai HQ
	5
	 Kho xuất

	2
	Nhập hàng vào kho
	
	 Kho xuất

	
	· Từ 1    đến     5 m3
	15
	

	
	· Từ  6   đến   10 m3
	20
	

	
	· Từ  11 đến   20 m3
	30
	

	
	· Trên 20m3
	     > 40
	

	b
	Đóng hàng (không tính thời gian đăng ký) 20’/40’/45’
	100/150/180
	Kho bãi cát lái

	1
	Tiếp nhận chứng từ, làm thủ tục
	5
	Kho xuất

	2
	 K/tra tình trạng cont, điều động CN.
	20
	Kho, CN

	3
	Đóng hàng (thủ công, xe nâng)
	70/120/150
	Công nhân HTX

	4
	Hòan tất thủ tục, bấm seal, thanh lý HQ
	05
	Khách hàng, kho


Ghi chú : 

· Thời gian trên chỉ áp dụng khi công nhân, phương tiện của Cảng có khả năng thực hiện được tác nghịêp, không tính thời gian chết.

· Thời gian vận chuyển cont có hàng, rỗng về kho đã có trong quy định của cảng.
Phụ lục: THỜI GIAN ĐÓNG RÚT CONT THEO CÁC NHÓM HÀNG

     

                                          Đ/v: Phút

	TT
	Nhóm
	Đóng vào container 20’
	Rút khỏi container  20’

	
	
	Xe nâng
	Công nhân
	Xe nâng
	Công nhân

	1
	Nhóm 1
	Không thực hiện
	Không thực hiện

	2
	Nhóm 2
	 
	120
	 
	125

	3
	Nhóm 3
	110
	 
	105
	 

	4
	Nhóm 4
	90
	 
	90
	 

	5
	Nhóm 5
	100
	135
	90
	135

	6
	Nhóm 6
	 
	65
	 
	45

	Thời gian Bình quân
	100
	170
	95
	166


Ghi chú :

· Container 40’ bằng thời gian trên nhân đôi:

· Thời gian trên chỉ áp dụng khi công nhân, phương tiện của Cảng có khả năng thực hiện được tác nghịêp.

CÁC NHÓM HÀNG

Nhóm 1:

Các lọai hàng để rời trong container, hàng xá: Quặng các lọai, xi măng, clinke, thạch cao, lưu hùynh, phế liệu, phân bón, lương thực, bột cá, muối, đường, gỗ băm, đá cục, bột đá, đất, cát, than rời…

Nhóm 2:

Các lọai hàng đã đóng bao như : gạo, bột mì, bột cá, than, xi măng, phân bón…

Nhóm 3:

Kim khí các lọai đã đóng thành bó, kiện, sắt xây dựng, sắt phôi, kim loại thỏi, gang, thép tấm, tôn, ống nước, các lọai hàng bằng kim lọai thanh, các sản phẩm kim khí điện máy hòan chỉnh; luồng, tre nứa đóng thành bó…

Nhóm 4:

Máy móc, thiết bị, các lọai hàng đóng trong kiện, thùng, pallet như gạch, bột giấy, cao su, bành bông, bành giấy…các lọai hàng đóng trong thùng, phuy, can, bồn như: Xăng, dầu, mỡ, sơn, nhựa đường, đất đèn, thuốc trừ sâu, hóa chất…; gỗ các lọai, ván ép đóng kiện, gỗ tròn, gỗ lóng, gỗ xẻ…

Nhóm 5:

Các lọai hàng bách hóa, tạp phẩm, thủ công mỹ nghệ, gỗ ván sàn, nông lâm thổ sản khác không thuộc các lọai trên; bao hạt nhựa, bạch lạp, cao su các lọai (trừ cao su đóng trong pallet)

Nhóm 6:

Các lọai phương tiện vận tải, cơ giới nguyên chiếc để lọt trong cont tự cơ động.

CHƯƠNG 3

QUY ĐỊNH THỜI GIAN GIAO NHẬN CONTAINER TẠI CẢNG TÂN CẢNG

_____________

1. Đối với cont được vận chuyển bằng đường bộ
(Đơn vị tính: phút/1 cont)

	TT
	Các phương án thực hiện
	Thời gian định mức
	Đơn vị thực hiện

	I.
	Hạ bãi nguyên cont chờ xuất
	35 
	

	1
	Tiếp nhận chứng từ, cập nhật vị trí 
	05
	VP Điều độ Khu xuất

	2
	Xe di chuyển đến vị trí hạ cont
	10
	Khách hàng

	3
	Hạ container
	10
	Lái cẩu/xe nâng

	4
	Thời gian lưu thông trong Cảng
	10
	Khách hàng

	II.
	Hạ cont rỗng
	45
	

	1
	Tiếp nhận chứng từ, xác nhận cont hạ 
	20
	Điều độ Khu rỗng

	2
	Xe di chuyển đến vị trí hạ cont
	05
	Khách hàng

	3
	Hạ container
	10
	Lái cẩu/xe nâng

	4
	Xe khách hàng lưu thông trong Cảng
	10
	Khách hàng

	III.
	Hạ cont hàng nhập từ cảng khác về
	35
	

	1
	Tiếp nhận chứng từ, chỉ dẫn vị trí
	15
	Điều độ 

	2
	Hạ container
	10
	Lái cẩu/xe nâng

	3
	Xe khách hàng lưu thông trong Cảng
	10
	Khách hàng

	IV.
	Cảng giao nguyên con hàng nhập
	60
	

	1
	Tiếp nhận chứng từ, chỉ dẫn vị trí
	15
	Điều độ bãi 

	2
	Nâng container
	35
	Lái cẩu/xe nâng

	3
	Xe khách hàng lưu thông trong Cảng
	10
	Khách hàng

	V
	Chuyển cont kiểm hoá/Rút hàng
	105 
	

	1
	Tiếp nhận chứng từ, xác nhận cont cấp
	60
	Điều độ Khu Nhập

	2
	Nâng container
	35
	Lái cẩu/xe nâng 

	3
	Xe nội bộ lưu thông trong Cảng
	10
	Lái xe đầu kéo nội bộ

	VI
	Hạ container hàng từ Bãi rút ruột
	35
	

	1
	Tiếp nhận chứng từ, cập nhật vị trí 
	05
	VP Điều độ bãi 

	2
	Xe di chuyển đến vị trí hạ cont
	10
	Lái xe đầu kéo nội bộ

	3
	Hạ container
	10
	Lái cẩu/xe nâng

	4
	Xe nội bộ lưu thông trong Cảng
	10
	Lái xe đầu kéo nội bộ

	VII 
	Cấp cont rỗng thường
	60
	

	1
	Tiếp nhận chứng từ, xác nhận cont cấp
	20
	Điều độ Khu rỗng

	2
	Nâng container
	30
	xe nâng rỗng

	3
	Xe khách hàng lưu thông trong Cảng
	10
	Khách hàng

	VIII
	Cấp container rỗng chỉ định
	90
	

	1
	Tiếp nhận chứng từ, xác nhận cont cấp
	20
	Điều độ Khu rỗng

	2
	Nâng container
	60
	xe nâng rỗng

	3
	Xe khách hàng lưu thông trong Cảng
	10
	Khách hàng

	IX
	Cấp cont rỗng thường đóng hàng
	30
	

	1
	Tiếp nhận chứng từ, xác nhận cont cấp
	10
	Điều độ Khu rỗng

	2
	Nâng container
	10
	xe nâng

	3
	Xe nội bộ lưu thông trong Cảng
	10
	Lái xe đầu kéo nội bộ

	X
	Cấp cont rỗng chỉ định đóng hàng
	90
	

	1
	Tiếp nhận chứng từ, xác nhận cont cấp và điều động phương tiện nâng
	20
	Điều độ Khu rỗng

	2
	Nâng container
	60
	xe nâng

	3
	Xe nội bộ lưu thông trong Cảng
	10
	Lái xe đầu kéo nội bộ

	XI
	Quy định thời gian chuyển bãi kiểm hóa, chuyển rút ruột, chuyển vào kho CFS, chuyển rỗng sang bãi đóng hàng, trải bãi đóng hàng,...

	1
	03 – 05 container
	02 giờ
	

	2
	06 – 10 container
	05 giờ
	

	3
	11 – 20 container
	10 giờ
	

	4
	Trên 20 container
	24 giờ
	

	VI.
	Giao nguyên cont hàng xuất
	60
	

	1
	Tiếp nhận chứng từ, chỉ dẫn vị trí
	15
	Điều độ Xuất

	2
	Nâng container
	35
	Lái cẩu/xe nâng

	3
	Xe khách hàng lưu thông trong Cảng
	10
	Khách hàng


2. Đối với cont được vận chuyển bằng đường thủy

(Đơn vị tính: phút/1 cont)

	TT
	Các phương án thực hiện
	Thời gian định mức
	Đơn vị thực hiện

	I
	Hạ cont hàng xuất
	50
	

	1
	Tiếp nhận chứng từ, xác nhận vị trí 
	15
	Đầu cần sà lan

	2
	Nâng CTN bằng cầu bờ
	05
	Lái cẩu bờ

	3
	Xe di chuyển đến vị trí hạ cont
	10
	Xe đầu kéo Cảng

	4
	Kiểm tra cont thực tế với EIR
	10
	Điều độ Xuất

	5
	Hạ container
	10
	Lái cẩu/xe nâng

	II 
	Hạ cont rỗng
	45
	

	1
	Tiếp nhận chứng từ, xác nhận vị trí 
	15
	Đầu cần sà lan

	2
	Nâng CTN bằng cầu bờ
	05
	Lái cẩu bờ

	3
	Xe di chuyển đến vị trí hạ cont
	10
	Xe đầu kéo Cảng

	4
	Kiểm tra CTN và hiệu chỉnh vị trí hạ
	05
	Điều độ rỗng

	5
	Hạ container
	10
	Lái cẩu/xe nâng

	III
	Hạ cont hàng nhập từ cảng khác về
	50
	

	1
	Tiếp nhận chứng từ, xác nhận vị trí 
	15
	Đầu cần sà lan

	2
	Nâng CTN bằng cầu bờ
	05
	Lái cẩu bờ

	3
	Xe di chuyển đến vị trí hạ cont
	10
	Xe đầu kéo Cảng

	4
	Kiểm tra cont thực tế với EIR
	10
	Điều độ Nhập

	5
	Hạ container
	10
	Lái cẩu/xe nâng

	IV
	Giao nguyên hàng nhập
	75
	

	1
	Tiếp nhận ch/từ, xác nhận vị trí 
	15
	Đầu cần sà lan

	2
	Xe di chuyển đến vị trí lấy cont
	20
	Xe đầu kéo Cảng

	3
	Nâng container
	35
	Lái cẩu/xe nâng

	4
	Nâng CTN bằng cầu bờ
	05
	Lái cẩu bờ

	5
	Hạ container
	10
	Lái cẩu/xe nâng

	V
	Cấp container rỗng thường
	70
	

	1
	Tiếp nhận chứng từ, xác nhận vị trí
	15
	Đầu cần sà lan

	2
	Xe di chuyển đến vị trí lấy cont
	20
	Xe đầu kéo Cảng

	3
	Nâng container
	30
	xe nâng

	4
	Nâng CTN bằng cầu bờ
	05
	Lái cẩu bờ

	VI
	Cấp container rỗng chỉ định
	100
	

	1
	Tiếp nhận chứng từ, xác nhận vị trí 
	15
	Đầu cần sà lan

	2
	Xe di chuyển đến vị trí lấy cont 
	20
	Xe đầu kéo Cảng

	3
	Nâng container
	60
	xe nâng

	4
	Nâng CTN bằng cầu bờ
	05
	Lái cẩu bờ

	VI 
	Giao nguyên cont hàng xuất
	75
	

	1
	Tiếp nhận ch. từ, xác nhận vị trí 
	15
	Đầu cần sà lan

	2
	Xe di chuyển đến vị trí lấy cont 
	20
	Xe đầu kéo Cảng

	3
	Nâng container
	35
	Lái cẩu/xe nâng

	4
	Nâng CTN bằng cầu bờ
	05
	Lái cẩu bờ


CHƯƠNG 4

QUY ĐỊNH THỜI GIAN GIAO NHẬN

CONTAINER TẠI ICD TÂN CẢNG – SÓNG THẦN

_________

(Đơn vị tính: phút/1 cont)

	TT
	Các phương án thực hiện
	Thời gian định mức
	Đơn vị thực hiện

	I
	Hạ bãi nguyên cont chờ xuất
	38
	

	1
	Tiếp nhận chứng từ, làm thủ tục
	05
	VP Thương vụ

	2
	Kiểm tra tình trạng cont
	01
	NV kiểm tra cont

	3
	Vào cổng
	01
	Cổng vào

	4
	Hướng dẫn vị trí, điều động p/tiện
	05
	Điều độ

	5
	Hạ container
	10
	Lái cẩu/xe nâng

	6
	Thời gian lưu thông trong Cảng
	15
	Khách hàng

	7
	Ra khỏi cổng
	01
	Cổng ra

	II
	Hạ cont rỗng thường
	42
	

	1
	Tiếp nhận chứng từ, làm thủ tục
	05
	VP Thương vụ

	2
	Kiểm tra tình trạng cont
	02
	NV kiểm tra cont

	3
	Vào cổng
	01
	Cổng vào

	4
	Hướng dẫn vị trí, điều động p/tiện
	08
	Điều độ

	5
	Hạ container
	10
	Lái cẩu/xe nâng

	6
	Xe khách hàng lưu thông trong Cảng
	15
	Khách hàng

	7
	Ra khỏi cổng
	01
	Cổng ra

	III
	Hạ cont hàng nhập từ cảng khác về
	38
	

	1
	Tiếp nhận chứng từ, làm thủ tục
	05
	VP Thương vụ

	2
	Kiểm tra tình trạng cont
	01
	NV kiểm tra cont

	3
	Vào cổng
	01
	Cổng vào

	4
	Hướng dẫn vị trí, điều động p/tiện
	05
	Điều độ

	5
	Hạ container
	10
	Lái cẩu/xe nâng

	6
	Xe khách hàng lưu thông trong Cảng
	15
	Khách hàng

	7
	Ra khỏi cổng
	01
	Cổng ra

	IV
	Cảng giao nguyên con hàng nhập
	42
	

	1
	Tiếp nhận chứng từ, làm thủ tục
	05
	VP Thương vụ

	2
	Vào cổng
	01
	Cổng vào

	3
	Hướng dẫn vị trí, điều động p/tiện
	08
	Điều độ

	4
	Nâng container
	10
	Lái cẩu/xe nâng

	5
	Kiểm tra tình trạng cont
	02
	NV kiểm tra cont/KH

	6
	Xe khách hàng lưu thông trong Cảng
	15
	Khách hàng

	7
	Ra khỏi cổng
	01
	Cổng ra

	V 
	Cấp cont rỗng thường
	50
	

	1
	Tiếp nhận chứng từ, làm thủ tục
	05
	VP Thương vụ

	2
	Vào cổng
	01
	Cổng vào

	3
	Hướng dẫn vị trí, điều động p/tiện
	08
	Điều độ

	4
	Kiểm cont + đảo, nâng container
	20
	Lái xe nâng/khách hàng

	5
	Xe khách hàng lưu thông trong Cảng
	15
	Khách hàng

	6
	Ra khỏi cổng
	01
	Cổng ra

	VI
	Cấp container rỗng chỉ định
	55
	

	1
	Tiếp nhận chứng từ, làm thủ tục
	05
	VP Thương vụ

	2
	Vào cổng
	01
	Cổng vào

	3
	Hướng dẫn vị trí, điều động p/tiện
	08
	Điều độ

	4
	Kiểm cont + đảo, nâng container
	25
	Lái xe nâng/khách hàng

	5
	Xe khách hàng lưu thông trong Cảng
	15
	Khách hàng

	6
	Ra khỏi cổng
	01
	Cổng ra

	VII
	Cấp cont rỗng thường đóng hàng
	30
	

	1
	Tiếp nhận c/từ, xác nhận cont cấp
	10
	Điều độ 

	2
	Nâng container
	10
	Lái cẩu/xe nâng

	3
	Xe nội bộ lưu thông trong Cảng
	10
	Lái xe đầu kéo nội bộ

	VIII
	Cấp cont rỗng chỉ định đóng hàng
	45
	

	1
	Tiếp nhận c/từ, xác nhận cont cấp
	15
	Điều độ 

	2
	Nâng container
	20
	Lái cẩu/xe nâng

	3
	Xe nội bộ lưu thông trong Cảng
	10
	Lái xe đầu kéo nội bộ

	VI
	Giao nguyên cont hàng xuất
	22
	

	1
	Tiếp nhận c/từ, xác nhận cont cấp
	05
	Điều độ 

	2
	Nâng container
	06
	Lái cẩu/xe nâng

	3
	Xe  lưu thông trong Cảng
	10
	Lái xe đầu kéo nội bộ

	4
	Ra khỏi cổng
	01
	Cổng ra


CHƯƠNG 5

QUY ĐỊNH THỜI GIAN VẬN CHUYỂN CONTAINER

Đối với cont hàng chuyển cảng đích là hàng nhập và hàng hạ bãi chờ xuất
___________ 

I. PHÂN LOẠI CÁC NHÓM TUYẾN VẬN CHUYỂN 

1. Nhóm 1: Tuyến cảng Cát lái <-> Tân cảng.
· Vận chuyển bằng đường bộ: 13 km/1 chiều.

· Vận chuyển bằng đường thủy: 20 km/1 chiều.

2. Nhóm 2: Tuyến Cát lái <-> các ICD thuộc KV Thủ Đức

  (Tây nam, Transimex, Bến Nghé, Phúc Long)
· Vận chuyển bằng đường bộ: 12 km/1 chiều.

· Vận chuyển bằng đường thủy: 27km/1 chiều.

3.Nhóm 3: Tuyến Cát lái <-> ICD Sóng thần.

· Vận chuyển bằng đường bộ: 30 km/1 chiều.

II. ĐỊNH MỨC THỜI GIAN VẬN CHUYỂN 

	1. Định mức thời gian làm thủ tục chuyển cảng cho 01 chuyến tàu

	Các bước thực hiện
	Nhóm 1
	Nhóm 2
	Nhóm 3

	Làm thủ tục hải quan


	03 giờ 

(tính từ thời điểm kết thúc nhập từng chuyến tàu, có số liệu trên hệ thống và hãng tàu cung cấp Manifest cho đội Giám sát hải quan)
	ICD thực hiện
	03 giờ

(kể từ khi nhận bộ chứng từ chuyển cảng đích và giấy y/cầu đăng ký nợ T/vụ Cảng từ Htàu đvới cont đã thể hiện cảng đích trên hệ thống)

	In phiếu, thanh lý Hải quan cổng và tạo lô hàng trên hệ thống
	03 giờ

(tính từ thời điểm hoàn thành xong biên bản bàn giao chuyển cảng đích của từng chuyến tàu)
	ICD thực hiện
	03 giờ

(tính từ thời điểm hoàn thành xong biên bản bàn giao chuyển cảng đích của từng chuyến tàu)

	2.  Định mức thời gian vận chuyển cho 01 phương tiện trên mỗi tuyến đường 

(tính từ thời điểm xe/sà lan bắt đầu rời cổng của cảng đi/bến của cảng đi và đi đến cổng của cảng đích/cập bến của cảng đích)

	Phương án
	Nhóm 1
	Nhóm 2 
	Nhóm 3

	Đường bộ
	60 phút
	50 phút
	80 phút

	Đường thủy

   - (TC 14,18)

  - (TC15,16,17,19)
	2 giờ  45 phút

2 giờ 00 phút
	3 giờ 45 phút

2 giờ 45 phút
	

	3. Định mức thời gian vận chuyển cho 01 lô hàng

(tính từ thời điểm làm thủ tục hải quan đến khi cont cuối cùng được giao tại cảng đích)

	Sản lượng
	Nhóm 1
	Nhóm 2
	Nhóm 3

	Từ 1 -> 30 teus
	24 giờ
	36 giờ
	48 giờ

	Trên 30 -> dưới 100 teus
	36 giờ
	36 giờ
	48 giờ

	Từ 100  -> dưới 150 teus
	48 giờ
	48 giờ
	72 giờ

	Từ 150 -> dưới 200 teus
	48 giờ
	72 giờ
	96 giờ


Ghi chú: 

· Định mức trên được áp dụng trong điều kiện đường giao thông không bị kẹt nhiều giờ/ngày.

· Định mức thời gian vận chuyển cho từng lô hàng (mục 3) chỉ áp dụng cho các khách hàng lẻ; đối với hãng tàu sẽ thực hiện theo HĐ nguyên tắc đã ký kết hàng năm giữa cảng và các hãng tàu.

CHƯƠNG 6

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

______________

1.  Dựa trên quy định thời gian giao nhận, vận chuyển hàng hóa mà Cảng cam kết thực hiện với khách hàng như trong các chương 2, 3, 4 và 5, các đơn vị liên quan có trách nhiệm chủ động đề ra các quy định thời gian riêng cho đơn vị mình và có các biện pháp để quản lý nghiêm việc thực hiện quy định thời gian giao nhận hàng hóa.

2. Khi có khiếu nại từ phía khách hàng về việc chậm trễ thời gian giao nhận, vận chuyển hàng hóa theo quy định, Trung tâm dịch vụ khách hàng thuộc Phòng MKT-ĐN có trách nhiệm kiểm tra tình hình thực tế và giải thích với khách hàng, sau đó chuyển vụ việc sang các đơn vị có người vi phạm + Ban thanh tra nhân dân Cảng. Các đơn vị cùng với Ban Thanh tra Nhân dân Cảng sẽ kiểm tra vụ việc và xử lý theo đúng quy trình và báo cáo Ban Tổng giám đốc Công ty theo quy định.

3.  Mọi tập thể, cá nhân có liên quan thực hiện trái với quy định này sẽ bị xử lý kỷ luật theo nội quy, quy định của Công ty.
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